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các bệnh viện/trạm y tế vẫn chiếm khoản kinh phí và 
thời gian không nhỏ. Ngay cả đối với người có thẻ bảo 
hiểm, nơi đăng ký bảo hiểm thường xa nơi làm việc và 
sinh sống, thời gian dành cho việc đi lại, chờ đợi và 
khám chữa bệnh nhiều nên ảnh hưởng đến công việc, 
do đó chỉ khi vấn đề sức khỏe trầm trọng hơn, người 
lao động di cư mới lựa chọn các cơ sở này. Thứ ba, về 
phía đơn vị sử dụng lao động, phòng y tế cơ quan (nếu 
có) chủ yếu mở cửa trong giờ làm việc và dịch vụ cung 
cấp hạn chế nên cũng ít được sử dụng. 

Mặt khác, thông tin – cầu nối giữa người lao động 
di cư và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế vẫn còn hạn 
chế. Điều này góp phần làm cho người di cư chưa 
hiểu về quyền được tiếp cận và các cơ sở cung cấp 
dịch vụ mà họ có thể tiếp cận được. Đặc biệt đối với 
hai nhóm đối tượng được ưu tiên chăm sóc y tế là trẻ 
em (dưới 6 tuổi) và phụ nữ mang thai. Đối với nhiều 
trạm y tế trên địa bàn các KCN, chăm sóc y tế cho 
hai đối tượng này luôn được đặt ưu tiên. Cũng cần 
nhấn mạnh rằng người lao động di cư có đăng ký tạm 
trú sẽ dễ dàng tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách 
y tế hơn người không đăng ký. Do đó, một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu của người di cư là nên 
đăng ký tạm trú tại địa bàn sinh sống. 
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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP 
 TĂNG CƯỜNG AN TOÀN SINH HỌC CHO CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH  

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH 
 

 Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Tùng, 
Nguyễn Minh Hằng, Phan Trọng Lân 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu đánh giá việc đảm bảo an toàn sinh 

học (ATSH) trước và sau 12 tháng can thiệp tại phòng 
xét nghiệm (PXN) vi sinh của 6 Trung tâm Y tế dự 
phòng (TTYTDP) tuyến tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy: Tỉ lệ TTYTDP đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tổ 
chức quản lý ATSH tăng từ 0/6 đến 6/6 (p<0,01). Nếu 
không kể đến tiêu chuẩn về thiết bị rửa mắt và toàn 
bộ hệ thống điện có nối đất, tỉ lệ PXN đáp ứng các 
tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của PXN ATSH cấp 2 
tăng từ 0/6 đến 6/6 (p<0,01). Tỷ lệ PXN có đủ các 
trang thiết bị (TTB) đảm bảo ATSH tăng từ 0/6 đến 
5/6. Tỷ lệ tủ ATSH đạt tiêu chuẩn tăng từ 2/5 lên 4/5. 
Tỷ lệ nồi hấp tiệt trùng đạt tiêu chuẩn tăng từ 2/6 lên 
6/6. Tỉ lệ PXN và CBXN thực hành ATSH đúng tăng 
từ dưới 31% lên trên 70%. 

Từ khóa : an toàn sinh học, xét nghiệm. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và có khả 
năng lan truyền thành đại dịch như SARS, cúm 
A/H5N1, HIV/AIDS, viêm não Nhật Bản, sốt xuất 
huyết... diễn biến hết sức phức tạp. Trong công tác 
phát hiện, giám sát các loại bệnh dịch này, PXN vi sinh 
của các TTYTDP tuyến tỉnh thường xuyên phải thực 
hiện các xét nghiệm tác nhân gây bệnh [1, 2]. Một số 
khảo sát sơ bộ đã cho thấy việc đảm bảo ATSH tại các 

PXN vi sinh này vẫn còn nhiều tồn tại về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, thực hành an toàn của các cán bộ 
xét nghiệm (CBXN). Việc kiểm tra, giám sát về ATSH 
tại các PXN chưa được đưa vào trong các hoạt động 
thường quy của hệ Y tế dự phòng. Việc đảm bảo an 
toàn cho các PXN như xây dựng PXN, cung cấp trang 
thiết bị xét nghiệm, đào tạo kỹ thuật vi sinh đã được 
thực hiện từ nhiều năm qua nhưng việc quản lý ATSH 
một cách hệ thống trên phạm vi cả nước mới được bắt 
đầu từ những năm gần đây [3]. Điều tra này được tiến 
hành với mục tiêu đánh giá các giải pháp can thiệp 
nhằm tăng cường an toàn sinh học cho các PXN vi 
sinh của TTYTDP tuyến tỉnh. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thời gian và đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 10/2008 đến 

tháng 10/2009. Đối tượng nghiên cứu là các PXN vi 
sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, người phụ trách 
phòng xét nghiệm, CBXN và các tài liệu liên quan đến 
ATSH của 6 TTYTDP tuyến tỉnh ở miền Bắc. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Trước can thiệp: Sử dụng bảng kiểm và bảng câu 

hỏi được xây dựng trên cơ sở bảng kiểm ATSH dành 
cho các PXN ATSH cấp 1 và cấp 2 của Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO) để quan s ţ cơ sở vật chất, trang thiết 
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bị của PXN; đánh gi  ̧kiến thức, thực hành của CBXN 
và người quản lý PXN. 

Tiến hành các biện pháp can thiệp: Tư vấn, cung 
cấp, cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị; bảo 
dưỡng tủ an toàn sinh học và nồi hấp tiệt trùng; đào 
tạo, xây dựng tài liệu về an toàn sinh học. 

Điều tra sau can thiệp: Sử dụng công cụ và phương 
pháp điều tra giống như trước can thiệp. 

Tiêu chuẩn đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá về PXN 
ATSH cấp 2 được xây dựng theo các hướng dẫn của 
WHO [4]; Quy chế Quản lý chất thải y tế, ban hành 
kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT [2]; Tiêu 
chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất về tủ ATSH và nồi 
hấp tiệt trùng; Chất lượng nước – nước thải bệnh viện – 
tiêu chuẩn thải (TCVN: 7382 – 2004). 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Quản lý an toàn sinh học 
Bảng 1. Tỷ lệ TTYTDP đáp ứng các tiêu chuẩn về 

quản lý an toàn sinh học (N=6) 
Trước can 

thiệp 
Sau can 

thiệp 
Nội dung 

Tần 
số 

 % Tần 
số 

% 
p 

Có Ban ATSH hoặc phân công người 
phụ trách 

3 50 6 100 <0,01 

Người phụ trách PXN được giới thiệu 
hoặc đào tạo về ATSH 3 50 6 100 <0,05 

Có kế hoạch thực hiện ATSH 3 50 6 100 <0,05 
Có tài liệu hướng dẫn về ATSH 5 83,3 6 100 >0,05 

Có quy định thực hiện ATSH trong 
Trung tâm 

0 0 6 100 <0,01 

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho 
CBXN 0 0 6 100 <0,01 

Có CBXN được đào tạo về ATSH 0 0 6 100 <0,01 
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên 0 0 6 100 <0,01 
Trước can thiệp, 3/6 Trung tâm đã thành lập Ban 

An toàn sinh học, có người phụ trách về ATSH và có 
kế hoạch đảm bảo ATSH; 5/6 PXN có tài liệu về ATSH 
nhưng chưa có Trung tâm nào có quy định thực hiện 
ATSH PXN cũng như đào tạo cho nhân viên về nội 
dung này; 0/6 Trung tâm thực hiện khám sức khỏe định 
kỳ hằng năm cho nhân viên; một số Trung tâm có kế 
hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo ATSH nhưng 
các kế hoạch mới chỉ là bước đầu; Sau can thiệp, tất 
cả các Trung tâm đã đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về 
tổ chức, quản lý ATSH (p<0,01). 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an toàn 
sinh học. 

Bảng 2. Tỷ lệ PXN đáp ứng đủ tiêu chuẩn về cơ sở 
vật chất và trang thiết bị bảo đảm an toàn sinh học 

Trước can 
thiệp 

Sau can 
thiệp Nội dung 

Tần 
số (%) Tần 

số (%) 
p 

Đạt đầy đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật 
chất (trừ hệ thống điện nối đất và vòi 

rửa mắt) 
0/6 0 6/6 100 <0,01 

Có đầy đủ các loại thiết bị đảm bảo 
an toàn sinh học 

0/6 0 5/6 83,3 <0,01 

Tủ an toàn sinh học đáp ứng đủ các 
tiêu chuẩn kỹ thuật 

2/5 40 4/5 80 >0,05 

Nồi hấp tiệt trùng đạt tất cả các tiêu 
chí hoạt động tốt 

2/6 33,3 6/6 100 <0,05 

Có đầy đủ các loại bảo hộ c  ̧nhân 
cần thiết 0/6 0 6 100 - 

Trước can thiệp, không có PXN nào đạt toàn bộ 
các tiêu chuẩn về trang thiết bị bảo đảm ATSH, cơ sở 
vật chất, nồi hấp tiệt trùng hoặc các loại bảo hộ cá 
nhân cần thiết; chỉ có 2/5 tủ ATSH đạt tiêu chuẩn về kỹ 
thuật. Sau khi được bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp 
một số dụng cụ thì trên 80% PXN đạt các tiêu chuẩn 
kể trên. Tuy nhiên, còn một PXN, do nhầm lẫn, đã sử 
dụng tủ cấy vô trùng để tiến hành xét nghiệm tác nhân 
gây bệnh, tủ này chưa được thay thế tại thời điểm kết 
thúc nghiên cứu.  

3. Thực hành an toàn sinh học của các phòng 
xét nghiệm 

Bảng 4. Tỷ lệ PXN thực hiện đúng các yêu cầu về 
thực hành an toàn sinh học (N=6) 

Trước can 
thiệp 

Sau can 
thiệp 

Nội dung 
Tần 
số 

% Tần 
số 

% 
p 

Có đầy đủ các loại biển 
báo/nội quy cần thiết 1 16,7 6 100 <0,05 

Tất cả các thiết bị có hướng 
dẫn sử dụng 

0 0 6 100 <0,01 

Thực hiện đúng tất cả các 
yêu cầu về bảo quản hóa 

chất an toàn 
1 16,7 6 100 <0,01 

Thực hiện đúng tất cả các 
yêu cầu về sử dụng trang 

bị bảo hộ 
0 0 6 100 <0,01 

Thực hiện đúng tất cả các 
quy định về xử lý chất thải 

0 0 6 100 <0,01 

Trước can thiệp, không có PXN nào thực hiện đầy 
đủ các yêu cầu về thực hành ATSH. Sau khi được tư 
vấn và cung cấp một số dụng cụ cần thiết, 6/6 PXN đạt 
tiêu chuẩn về việc thực hành ATSH. 

4. Thực hành an toàn sinh học của cán bộ xét 
nghiệm 

Bảng 5. Tỷ lệ CBXN thực hành đúng các thao tác 
khi xét nghiệm 

Trước can 
thiệp 

Sau can 
thiệp Nội dung thực hành 

Tần 
số 

(%) Tần 
số 

 (%) 
.p 

Thực hành đúng tất cả các thao tác 
xét nghiệm bên ngoài tủ ATSH 3/41 7,3 30/41 73,2 <0,01 

Sử dụng tủ ATSH đúng cách 10/42 23,8 38/42 73,1 <0,01 
Sử dụng máy ly tâm đúng cách 30/39 76,9 35/39 89,7 >0,05 

Sử dụng nồi hấp tiệt trùng đúng cách 11/30 30,6 30/30 100 <0,01 
Trước can thiệp, tỷ lệ CBXN có thực hành đúng các 

thao tác xét nghiệm bên ngoài tủ ATSH, sử dụng tủ 
ATSH đúng cách đều đạt dưới 31%. Sau khi được 
hướng dẫn, đào tạo, tỷ lệ CBXN thực hành đúng đều 
đạt trên 70%, đặc biệt là 100% CBXN đã biết sử dụng 
nồi hấp tiệt trùng đúng cách. Các nghiên cứu trước đây 
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đã cho thấy các vấn đề chính cần đào tạo cho các 
CBXN bao gồm: các quy tắc làm việc trong PXN và 
các kỹ thuật đảm bảo ATSH như sử dụng pipet, tủ 
ATSH. Theo tác giả Pike [5], hiểu biết kỹ thuật và cách 
sử dụng trang thiết bị là cách phòng ngừa tốt nhất đối 
với các bệnh truyền nhiễm liên quan đến PXN. Vì vậy, 
cùng với việc cung cấp thiết bị, việc đào tạo sử dụng 
các thiết bị này và giám sát ATSH cũng rất cần thiết. 

KẾT LUẬN 
Các giải pháp can thiệp đã giúp các PXN của 

TTYTDP tăng cường bảo đảm ATSH về quản lý, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và thực hành. Tỉ lệ TTYTDP đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu về tổ chức quản lý ATSH tăng 
từ 0/6 đến 6/6 (p<0,01). Nếu không kể đến tiêu chuẩn 
về vòi rửa mắt cấp cứu và toàn bộ hệ thống điện có nối 
đất, tỉ lệ PXN đáp ứng các tiêu chuẩn PXN ATSH cấp 
2 tăng từ 0/6 đến 6/6 (p<0,01). Tỷ lệ PXN có đủ các 
trang thiết bị đảm bảo ATSH tăng từ 0/6 đến 5/6. Tỷ lệ 
tủ ATSH đạt tiêu chuẩn tăng từ 2/5 lên 4/5. Tỷ lệ nồi 
hấp tiệt trùng đạt tiêu chuẩn tăng từ 2/6 lên 6/6. Tỉ lệ 
PXN và CBXN có thực hành ATSH đúng tăng từ dưới 

30% lên 70% đến 100%. Các giải pháp can thiệp này 
cần được rút kinh nghiệm để áp dụng rộng rãi cho các 
TTYTDP tuyến tỉnh trên cả nước. 
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Đánh giá tác dụng của viên CÚC TẦN PHỐI HỢP VỚI ORS Tự PHA  

trong điều trị bệnh Dengue xuất huyết  
 

Trần Quốc Bình - Bệnh viện Y học cổ truyền TW 
Đặt vấn đề 
Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do Virut 

dengue gây ra, ngày nay người ta đã phân lập được 4 
typ gây bệnh 1, 2, 3 và 4 ngoài ra người ta còn xác 
định được cả Chikungunia cũng gây ra bệnh cũng 
giống dengue xuất huyết. Bệnh thường xuất hiện vào 
cuối hè và đầu thu, thường tập trung vào các tháng 6, 
7, 8, 9. Vai trò trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes 
aigipti và aedes al - popictut. Bệnh chưa có thuộc 
điều trị đặc hiệu và vắc xin. Bệnh dengue xuất huyết 
với khởi phát bằng sốt cao đột ngột và sau đó là hội 
chứng sốc và biểu hiện xuất huyết lan toả, là những 
nguy cơ đe doạ đến tính mạng bệnh nhân. Vì thế việc 
làm giảm bớt thân nhiệt trong bệnh này nhất là những 
trường hợp sốt cao sẽ có tác dụng tốt trong quá trình 
tiến triển của bệnh. 

phương pháp về chất liệu nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
Là các bệnh nhân được chẩn đoán là dengue xuất 

huyết độ I và II còn độ III và IV có suy tuần hoàn thì 
điều trị hồi sức hoàn toàn bằng y học hiện đại. Tiêu 
chuẩn chẩn đoán dengue xuất huyết như sau: 

a. Tiêu chuẩn chẩn đoán chung: 
+ Lâm sáng: 
- Khỏi phát đột ngột bằng sốt cao liên tục kéo dài 5-

7 ngày. 
- Đau đầu đau mỏi các bắp thịt toàn thân. 
- Những biểu hiện xuất huyết ít nhất là dấu hiệu dây 

thắt (+) tính và có thể có các triệu chứng sau đây: 
- Chấm xuất huyết, ban xuất huyết, bầm xuất huyết. 

- Chảy máu cam, cháy máu lợi. 
- Nôn máu, ỉa chảy 
- Gan to thấy trong một số giai đoạn của bệnh 
- Sốc biểu hiện bằng mạch nhanh nhỏ, huyết áp 

kẹp (20 mmHg hoặc thấp hơn) hoặc hạ huyết áp với da 
lạnh ẩm và tình trạng kích thích vật vã. 

+ Cận lâm sáng: 
- Tiểu cầu giảm vừa hoặc nặng độ tập trung tiểu 

cầu giảm. 
- Tăng cô đặc máu: Hematocrit tăng từ 5-25%. 
b. Phân loại nặng nhẹ của sốt xuất huyết dengue 

(tiêu chuẩn của WHO 1980) chia làm 4 mức độ như sau: 
- Độ I: Sốt kèm theo những triệu chứng toàn thân 

không đặc hiệu chỉ có một biểu hiện xuất huyết là dấu 
dây thắt (+) tính. Độ II: Biểu hiện như độ I kèm theo 
xuất huyết tự nhiên ở da hoặc nơi khác. Độ III: Suy 
tuần hoàn biểu hiện. Mạch nhanh và yếu huyết áp tụt 
hoặc kẹt 20 mmHg/ tăng hoặc hơn, da lạnh ẩm, kích 
thích vật vã. Độ IV: Sốt nặng với mạch, huyết áp không 
lấy được. 

2. Vật liệu nghiên cứu: 
a. Viên cúc tần hàm lượng 0,25 g. 
b. ORS 
3. Phương pháp tiến hành: 
Chúng tôi sử dụng phương pháp thử nghiệm lâm 

sàng mở và đánh giá kết quả trước và sau điều trị. Các 
bệnh nhân được sử dụng phác đồ điều trị như sau:  

- Viên cúc tần 0,25g x 10 viên uống 2 lần/24 h. 


